
 

Dịch vụ tham khảo 
và vấn Đề PHÁT TRIỂN Dịch vụ tham khảo 

TẠI VIỆN THÔNG TIN KHXH 

Trần mạnh tuấn(*) 

I. Giới thiệu sơ lược về dịch vụ tham khảo 

Dịch vụ tham khảo (DVTK) tại các 
thư viện và cơ quan thông tin đang được 
quan tâm nghiên cứu và phát triển 
trong những năm gần đây. Tại đây có 
hai loại dịch vụ chính là dịch vụ đáp 
ứng nhu cầu được cung cấp thông tin và 
dịch vụ đáp ứng nhu cầu được trao đổi 
thông tin. Thuật ngữ “dịch vụ tham 
khảo” (reference service) được sử dụng 
để phản ánh loại hình dịch vụ thông tin 
mang tính tổng hợp, được thực hiện 
thông qua việc kết hợp các dịch vụ khác 
nhau nhằm đáp ứng nhu cầu được cung 
cấp thông tin. Vì vậy, DVTK thuộc 
nhóm dịch vụ cung cấp thông tin.  

Khi người dùng tin đưa ra một yêu 
cầu thông tin cụ thể, người triển khai 
dịch vụ sẽ tiến hành phân tích yêu cầu, 
sau đó xác định sơ bộ các loại hình kết 
quả có thể phù hợp, lựa chọn, thiết kế 
và triển khai các dịch vụ cần thiết để có 
được kết quả đáp ứng được yêu cầu 

thông tin. Như vậy, DVTK chính là một 
hệ thống gồm nhiều dịch vụ xác định 
nhằm đáp ứng một yêu cầu tin cụ thể. 
Có thể thấy, kết quả của DVTK đối với 
người sử dụng dịch vụ chính là những 
thông tin tồn tại dưới các hình thức 
khác nhau, được cung cấp theo một hình 
thức/phương thức xác định, tại một thời 
điểm cụ thể và triển khai trên cơ sở một 
yêu cầu thông tin cụ thể.  

Để triển khai DVTK, nhìn chung 
mỗi cơ quan cần tổ chức một nhóm 
chuyên gia (Ad-hoc) bao gồm người 
quản lí chung và các thành viên. Việc 
lựa chọn các thành viên của nhóm phụ 
thuộc vào yêu cầu tin cụ thể. Sau khi 
dịch vụ được thực hiện, nhóm này sẽ tự 
giải thể. 

Bảng kê dưới đây liệt kê trình tự các 
công việc chính khi triển khai DVTK:( 

                                           
(*)

 ThS., Viện Thông tin khoa học xã hội. 
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TT Công việc Kết quả 
Người thực 

hiện 
Ghi chú 

1 Tiếp nhận và 
phân tích yêu 
cầu của người 
dùng tin 

Trả lời câu hỏi: Nguời 
dùng tin là ai? Mục đích 
sử dụng thông tin? Các 
điều kiện và khả năng 
khai thác thông tin? 

Người tổ 
chøc/qu¶n lÝ 
dịch vụ 

Thông qua phiếu yêu 
cầu hoặc trao đổi trực 
tiếp với người dùng tin 

2 Xác định các 
nguån/hÖ 
thống thông 
tin cần được 
khai thác 

Bảng liệt kê các 
nguồn/hệ thống thông 
tin tương ứng với các 
loại kết quả cần tạo ra 

Người tổ 
chøc/qu¶n lÝ 
dịch vụ 

Trên cơ sở phân tích 
các kết quả của bước 1, 
đối chiếu trong Hồ sơ 
dịch vụ của cơ quan 

3 Thiết kế tuyến 
sản phẩm đáp 
ứng yêu cầu 

Xác định sơ bộ các loại 
thông tin sẽ cung cấp 
cho người dùng tin và 
các dịch vụ cần thực 
hiện để đạt được kết quả 
đó 

Người tổ 
chøc/qu¶n lÝ 
dịch vụ 

Đã có sự đối chiếu với 
Hồ sơ dịch vụ của cơ 
quan. Có thể sử dụng 
lại một/một phần kết 
quả trong Hồ sơ 

4 Tổ chức  triển 
khai các dịch 
vụ cấu thành 

Lựa chọn, tìm kiếm, 
khai thác các nguồn/hệ 
thống thông tin đã được 
lựa chọn. Thực hiện các 
dịch vụ cấu thành 

Đội ngũ trực 
tiếp tham 
gia thực hiện 
dịch vụ 

Chú ý đến việc điều 
chỉnh thành phần và 
nội dung các dịch vụ 
cấu thành, nơi tìm 
kiếm thông tin 

5 Bao gói các kết 
quả trung gian 

Kết quả trung gian của 
việc triển khai các dịch 
vụ cấu thành 

Đội ngũ trực 
tiếp tham 
gia thực hiện 
dịch vụ 

Chuyển đến cho người 
quản lí dịch vụ 

6 Bao gói kết 
quả cuối cùng  

Chuyển kết quả đến cho 
người dùng tin 

Người quản 
lí dịch vụ 

Kết quả có thể được tổ 
hợp từ các kết quả 
trung gian và các kết 
quả trong Hồ sơ dịch 
vụ 

7 Đánh giá hiệu 
quả dịch vụ 

Các thông tin, số liệu 
phản ánh hiệu quả dịch 
vụ 

Người quản 
lí, người 
tham gia và 
người sử 
dụng dịch vụ 

Thông qua văn bản 
hoặc trao đổi  

8 Xây dựng và 
lưu Hồ sơ triển 
khai dịch vụ 

Hoàn thành các bộ phận 
của Hồ sơ dịch vụ  

Người quản 
lí dịch vụ 

Hồ sơ để sử dụng lâu 
dài, cho những mục 
đích khác nhau 

 

Để hình dung một cách chi tiết hơn, 
dưới đây xin giới thiệu một ví dụ cụ thể 
về DVTK:  

“Yêu cầu tin: Các vấn đề liên quan 
tới chính sách cung cấp thông tin phục 
vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, 
vùng xa của nước ta hiện nay. 

Đối với yêu cầu thông tin như vậy, 
có thể đưa ra các nội dung của việc phân 
tích yêu cầu như sau: 

- Mục đích khai thác sử dụng thông 
tin: nghiên cứu và hỗ trợ quá trình ra 
quyết định (ở mức chính sách của Chính 
phủ). Người dùng tin là người nghiên 
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cứu (cơ quan R&D) và tham gia xây dựng 
chính sách (cơ quan quản lí nhà nước). 

- Xác định các loại hình thông tin có 
thể phù hợp và cần thiết, có khả năng 
đáp ứng yêu cầu tin, như:  

+ Các số liệu thống kê (về cộng 
đồng, về các dự án phát triển nói chung 
đã hoặc đang được triển khai).  

+ Các tài liệu nghiên cứu liên quan 
tới tổ chức, quản lí thông tin khoa học 
phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và 
việc triển khai các loại dịch vụ tương 
ứng.  

+ Tổng luận, báo cáo tổng kết hoạt 
động (hàng năm)... của các ngành liên 
quan tới việc tạo lập, cung cấp, sử dụng 
thông tin tại vùng sâu, vùng xa hiện 
nay. Các tài liệu tương tự của một số 
nước có hoàn cảnh giống Việt Nam. 

+ Tài liệu về chính sách có liên quan 
hoặc ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và 
xây dựng chính sách phát triển kinh tế-
xã hội vùng sâu, vùng xa. Chính sách 
đầu tư và hỗ trợ cho phát triển kinh tế-
xã hội các nước đang phát triển của các 
cá nhân, tổ chức quốc tế và nước ngoài...  

Trên cơ sở đó, người quản lí dịch vụ 
tiến hành các bước tiếp theo như xác 
định các nguồn/hệ thống thông tin cần 
được tổ chức khai thác...” 

Đối với DVTK, việc phân tích yêu 
cầu tin, nhận diện đầy đủ về các loại 
thông tin cần được cung cấp là hết sức 
quan trọng. Phân tích yêu cầu tin là 
công việc tạo ra cơ sở thiết yếu để xây 
dựng kịch bản triển khai dịch vụ (các 
dịch vụ nào? trình tự triển khai? những 
ai sẽ tham gia?...). Độ tin cậy và hiệu 
quả của dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ và 

trực tiếp vào tính đầy đủ, chính xác của 
quá trình phân tích yêu cầu tin. Sau khi 
đã liệt kê các dạng, loại thông tin có thể 
đáp ứng yêu cầu tin, người triển khai 
dịch vụ tiến hành tìm kiếm, lựa chọn 
các loại thông tin trên ở những địa chỉ 
được cho là tốt nhất (nhận được thông 
tin ở dạng phù hợp nhất với người dùng, 
việc tìm tin được thực hiện nhanh nhất 
và tiết kiệm nhất). Mục đích của các 
bước 1, 2 và 3 nêu trong bảng trên là 
việc thiết kế tuyến sản phẩm tương ứng 
với yêu cầu của người dùng tin. Như đã 
biết, nếu ứng với mỗi loại nhu cầu tin 
tồn tại một tuyến sản phẩm tương đối 
ổn định, thì sự khác biệt ở đây chính là: 
Tuyến sản phẩm được thiết kế trong 
DVTK – tuyến sản phẩm tương ứng với 
một yêu cầu tin cụ thể -  chỉ tồn tại cho 
tới khi người dùng tin nhận được kết 
quả cuối cùng, tức khi dịch vụ được 
hoàn thành, bởi sau khi được đáp ứng, 
yêu cầu tin không còn tồn tại nữa. 

Nhìn chung, DVTK là loại dịch vụ 
phức tạp, cần sử dụng một nguồn lực 
khá lớn để triển khai. Do đó, đối với 
người quản lí, nâng cao hiệu quả sử 
dụng dịch vụ cũng như tối ưu hoá các 
quá trình triển khai dịch vụ là vấn đề 
luôn cần được đặt ra. Dễ nhận thấy, 
trong một nhóm các cơ quan thông tin-
thư viện có những đặc điểm chung (ví 
dụ hệ thống thông tin-thư viện khoa học 
xã hội), có thể tính đến việc chia sẻ 
nguồn lực trong quá trình triển khai 
dịch vụ, trong đó bao hàm cả việc sử 
dụng lại, sử dụng chung một phần kết 
quả của dịch vụ này đối với các yêu cầu 
tin khác.  

Dịch vụ thông tin là nhóm dịch vụ 
mang tính chất của một loại hình dịch 
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vụ khoa học, và hầu hết là các dịch vụ 
phi lợi nhuận. Hơn nữa, đối tượng tác 
động của dịch vụ này là những yếu tố 
rất khó kiểm soát – thông tin và việc sử 
dụng thông tin trên phạm vi toàn xã 
hội, không bị khống chế bởi các điều 
kiện thời gian và không gian. Do đó, 
quản lí dịch vụ thông tin nói chung, 
nhất là DVTK, là rất khó và phức tạp. 
Các cơ quan triển khai DVTK cần xây 
dựng quy trình quản lí mang tính khoa 
học, thống nhất sao cho sự phát triển 
của dịch vụ này tránh được xu hướng tự 
phát, triển khai một cách tuỳ tiện, thiếu 
sự phối hợp, cũng như không có khả 
năng kế thừa lẫn nhau. Đây là vấn đề 
của công tác quản lí, đòi hỏi cần được 
giải quyết trên cơ sở khoa học và thực 
tiễn hợp lí, phù hợp với quy trình triển 
khai dịch vụ.  

Các điều kiện cần thiết cho phép một 
cơ quan thông tin-thư viện triển khai 
DVTK bao gồm: 

- Nguồn thông tin phù hợp. 

- Nguồn nhân lực triển khai dịch vụ 
(thiết kế và xây dựng kịch bản triển 
khai dịch vụ, tổ chức và trực tiếp triển 
khai dịch vụ, trong một số trường hợp 
cần sử dụng đội ngũ cộng tác viên là các 
chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học 
thích hợp). 

- Hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật 
chất kỹ thuật (cho phép chia sẻ nguồn 
lực với các hệ thống thông tin khác, cho 
phép truy cập, khai thác, chuyển giao 
các tài nguyên thông tin dạng số...). 

Cùng với nhu cầu của người dùng 
tin, các điều kiện trên phải luôn thay 
đổi. Bởi vậy, DVTK cũng phải không 
ngừng thay đổi, theo hướng ngày càng 

tiệm cận hơn với nhu cầu và điều kiện 
chung của xã hội. 

II. Phát triển dịch vụ tham khảo tại Viện Thông tin 

Khoa học xã hội 

DVTK đang ngày càng trở nên phổ 
biến, bởi vậy đối với các cơ quan thông 
tin-thư viện lớn, mang tính đa ngành, 
có chức năng, nhiệm vụ chính là phục 
vụ các nhóm người dùng là cán bộ lãnh 
đạo, quản lí, cán bộ nghiên cứu như 
Viện Thông tin KHXH, cần đặc biệt 
quan tâm tới việc triển khai dịch vụ 
này. Để có thể triển khai một cách ổn 
định DVTK, Viện Thông tin KHXH cần 
chuẩn bị một số điều kiện thiết yếu sau:  

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ trực tiếp triển khai dịch vụ. Nội dung 
đào tạo, bồi dưỡng bao gồm các lĩnh vực 
chủ yếu là: sự hiểu biết và kỹ năng giao 
tiếp với người dùng tin; tri thức thuộc 
ngành/chuyên ngành liên quan tới yêu 
cầu tin; hiểu biết về sự phân bố các loại 
nguồn tin; kỹ năng vận hành, khai thác 
các loại nguồn/hệ thống thông tin. ở 
Việt Nam hiện nay, các chuyên gia có 
trình độ và năng lực chuyên môn như 
trên còn rất thiếu, nếu không muốn nói 
là hầu như chưa có. Mục đích của kế 
hoạch đào tạo và bồi dưỡng trình độ ở 
đây là tạo ra đội ngũ chuyên gia hoàn 
toàn đủ khả năng triển khai dịch vụ ở 
những công đoạn, quá trình khác nhau. 

Liên quan tới vấn đề về nguồn nhân 
lực triển khai dịch vụ, còn cần đặc biệt 
quan tâm tới việc tổ chức và chính sách 
duy trì, phát triển đội ngũ chuyên gia tư 
vấn về các lĩnh vực KHXH. Chính mạng 
lưới các chuyên gia này mới có khả năng 
tạo ra được một số loại hình sản phẩm 
có giá trị gia tăng đặc biệt, tiêu biểu 
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trong số đó là các tổng luận, tổng quan 
khoa học - những sản phẩm có khả 
năng đáp ứng nhu cầu tư vấn thông tin. 

- Phát triển các nguồn tin. Ngoài 
việc mở rộng các loại nguồn tin truyền 
thống thông qua các phương thức khác 
nhau (bổ sung, trao đổi, giao nộp,...), 
cần tạo điều kiện khai thác ở những 
mức độ khác nhau các nguồn tin trực 
tuyến, khai thác các nguồn thông tin 
của chính phủ và các tổ chức quốc tế 
hoạt động trong khu vực phi lợi nhuận... 
Xây dựng và không ngừng làm giàu kho 
tài liệu tra cứu(*), bao gồm một số loại 
tài liệu tiêu biểu như: thư mục, chỉ dẫn, 
trích dẫn khoa học, hệ thống tư liệu 
khoa học được hình thành qua các hoạt 
động sưu tầm, điều tra, khảo sát...; tài 
liệu tra cứu-chỉ dẫn dưới dạng niên 
giám; sổ tay tra cứu chuyên ngành, liên 
ngành, tổng hợp (Almanas, Atlas, danh 
bạ, cẩm nang, từ điển, bách khoa toàn 
thư, tiểu sử nhân vật/tổ chức, tài liệu 
của chính phủ và các tổ chức, cộng đồng 
có liên quan, số liệu thống kê các loại).  

- Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, 
đặc biệt là hạ tầng mạng thông tin, đủ 
cho phép kết nối, khai thác các nguồn 
thông tin khoa học xã hội cần thiết ở 
trong và ngoài nước. 

- Phát triển các loại sản phẩm cung 
cấp cho người dùng tin để chúng có khả 
năng đáp ứng ở mức ngày càng cao nhu 

                                           
(*)
 Trong công tác thư viện trước đây, bộ sưu tập 

đặc biệt này được gọi là Kho/Fond tra cứu. Hiện 
tại, Viện Thông tin KHXH cũng như hầu hết 
các thư viện, nhất là các thư viện khoa học, thư 
viện đại học, đều có Phòng Tra cứu phục vụ 
người đọc khai thác, sử dụng. Do người đọc phải 
thường xuyên lựa chọn tài liệu phù hợp để sử 
dụng mà Phòng Tra cứu được tổ chức dưới dạng 
kho mở.  

cầu và đòi hỏi từ phía người dùng tin. Ví 
dụ: sản phẩm có thể được bao gói dưới 
nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với 
mỗi nhóm người dùng tin; đa dạng các 
loại hình sản phẩm; các sản phẩm dạng 
sưu tập chuyên đề ở những mức độ khác 
nhau như thư mục, tài liệu lược thuật, 
tổng thuật, dịch… 

- Xây dựng và triển khai chiến lược 
marketing đối với dịch vụ trên cơ sở 
củng cố và duy trì mối quan hệ với các 
nhóm người dùng tin chính của dịch vụ 
là cán bộ lãnh đạo, quản lí, cán bộ 
nghiên cứu. Luôn hiểu rõ nội dung và 
nắm bắt được động thái thay đổi nhu cầu 
của người dùng tin, đồng thời tổ chức các 
diễn đàn trao đổi nhằm bảo đảm sự 
thuận tiện, thân thiện của việc đưa và 
khai thác thông tin đối với người dùng.   

- Xây dựng môi trường pháp lý thiết 
yếu làm cơ sở để phát triển thị trường 
thông tin KHXH. Có thể thấy, chi phí 
cho công tác chuẩn bị điều kiện triển 
khai dịch vụ cũng như bản thân việc 
triển khai dịch vụ đòi hỏi là rất lớn và 
liên tục. Về cơ bản, DVTK được xếp vào 
nhóm các dịch vụ có giá trị gia tăng, bởi 
các sản phẩm được tạo ra thông qua quá 
trình triển khai dịch vụ hầu hết là các 
sản phẩm có giá trị gia tăng. Vì thế, 
người sử dụng dịch vụ phải có trách 
nhiệm trong việc thanh toán toàn bộ 
hay thanh toán một phần để bù đắp 
phần nào các chi phí đã sử dụng. 

Việc triển khai DVTK tại Viện 
Thông tin KHXH trong giai đoạn đầu 
cần được tổ chức dưới hình thức các dự 
án thử nghiệm (dự án Pilot), và cần có 
những hỗ trợ cụ thể về chính sách. Các 
chính sách này có thể dưới các dạng 
thức khác nhau như: ban hành quy chế 
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cho việc đảm bảo thông tin phục vụ các 
chương trình KHXH trọng điểm của Nhà 
nước mà Viện KHXH Việt Nam được giao 
trực tiếp triển khai; hoặc Viện trưởng 
Viện Thông tin KHXH triển khai dịch vụ 
dưới hình thức một dự án nào đó trong 
phạm vi kế hoạch hoạt động của mình.  

Tương tự việc xác định các chủ đề, 
nội dung để triển khai dịch vụ cung cấp 
thông tin theo chuyên đề, ở đây, với sự 
hợp tác của các nhà khoa học, dựa vào 
nhu cầu của đông đảo người dùng tin là 
cán bộ nghiên cứu và dựa trên ưu thế về 
nguồn tin hiện có, Viện Thông tin 
KHXH nên lựa chọn và xác định một 
hoặc một số chuyên ngành trong các 
KHXH và nhân văn để triển khai DVTK. 
Theo chúng tôi, tại Viện Thông tin 
KHXH, DVTK có thể triển khai đối với 
các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam, mà 
nòng cốt là Việt Nam học hoặc các khoa 
học lịch sử, những ngành khoa học đang 
thu hút sự quan tâm đặc biệt của các giới 
nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, ngay tại các cơ quan 
thông tin - thư viện đầu ngành ở nước 
ta hiện nay, DVTK chưa thực sự được 
quan tâm phát triển và triển khai một 
cách đồng bộ, hệ thống. Sự hiểu biết về 
bản chất và các khả năng có thể mang 
lại của dịch vụ này còn nhiều hạn chế, 
thậm chí ngay trong nhận thức của đội 
ngũ cán bộ thông tin thư viện chuyên 
nghiệp. Trong chương trình đào tạo về 
các khoa học thông tin - thư viện, DVTK 
còn chưa được giới thiệu ở mức cần 
thiết. Đó là những khó khăn rất căn bản 
và lớn. Do đó, việc triển khai dịch vụ 
này tại Viện Thông tin KHXH thời kỳ 
đầu chắc chắn không tránh khỏi nhiều 
bỡ ngỡ, hạn chế, và hiệu quả mang lại 

chưa được như mong muốn. Song với tư 
cách một cơ quan thông tin đa ngành và 
đầu ngành về các KHXH và nhân văn, 
Viện Thông tin KHXH rất cần quan tâm 
nghiên cứu và phát triển loại hình dịch 
vụ này, bởi đây là loại hình dịch vụ đặc 
thù, tổng hợp và có giá trị cao đối với 
người dùng tin hiện nay. Vào thời gian 
đầu, chưa thể có được một thiết kế hoàn 
chỉnh cho tuyến sản phẩm cơ bản, tức 
hệ thống các sản phẩm cấu thành 
DVTK. Tuy nhiên, dựa vào thực lực 
hiện có của Viện, xin liệt kê các sản 
phẩm đơn giản nhất có thể cung cấp 
thông qua DVTK tại đây là: 

- Cung cấp tài liệu dưới hình thức: 
cho mượn, mượn liên thư viện, cung cấp 
bản sao, khai thác vi dạng hoặc tranh 
ảnh, bản đồ… 

- Tìm tin, biên soạn các loại thư 
mục chuyên ngành, chuyên đề. 

- Cung cấp thông tin theo chuyên đề 
và phổ biến thông tin chọn lọc. 

- Triển khai một số dịch vụ trao đổi 
thông tin phổ biến như hội thảo, diễn 
đàn, thư điện tử.  

- Dịch, lược dịch tài liệu, biên soạn 
các tổng luận, tổng quan. 

- Tư vấn thông tin, hỗ trợ người 
dùng tin về các nội dung liên quan tới 
kiến thức thông tin. 

Kết luận 

Để có thể thực hiện được các nội 
dung công việc trên, cần tới rất nhiều 
điều kiện khác nhau, như: sự tăng 
trưởng các nguồn đầu tư; chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực hợp lý; các 
quan điểm và chính sách phát triển 
bằng thông tin mang tính hệ thống và 
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ổn định; nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán 
bộ thông tin-thư viện chuyên nghiệp; 
các quan điểm toàn diện về ngành của 
các cấp quản lý... Đó là đòi hỏi rất khó, 
nhưng nếu không thực hiện, chúng ta sẽ 
tụt hậu và tự loại dần mình ra khỏi tiến 
trình phát triển chung trong giai đoạn 
hiện nay. 
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